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Th.s nguyễn mai phương 
Viện Nghiên cứu Trung Quốc  

 

 

rải qua hơn 30 năm cải cách 

mở cửa, Trung Quốc đã gặt 

hái nhiều thành tựu to lớn 

trên nhiều phương diện kinh tế, chính 

trị, văn hóa, ngoại giao..., tốc độ tăng 

trưởng kinh tế mạnh mẽ khiến mức sống 

của người dân cũng được nâng cao. 

Nhưng bên cạnh sự hưng thịnh của nền 

kinh tế thì sự phát triển của Trung Quốc 

cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề, nổi bật 

là vấn đề phát triển xã hội tụt hậu rõ rệt 

so với phát triển kinh tế (khoảng 15 

năm), xuất hiện tình trạng thiếu nhịp 

nhàng giữa phát triển kinh tế và phát 

triển xã hội. Điều này thể hiện ở vấn đề 

dân sinh đang ngày một nổi cộm, ảnh 

hưởng lớn tới cục diện phát triển kinh tế 

xã hội của Trung Quốc. Chính vì thế, bắt 

đầu từ Đại hội XVII ĐCS Trung Quốc 

(2007), nước này đã có những chuyển 

biến quan trọng trong đường lối xây 

dựng xã hội với trọng tâm là công tác 

dân sinh, là cơ sở để thực hiện phát triển 

ổn định, nhịp nhàng và bền vững. 

I. ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH PHÁT 
TRIỂN XÃ HỘI CHỦ YẾU 

1. Xây dựng xã hội với cải thiện dân 
sinh làm trọng điểm  

Có thể nói, nhận thức mang tính bước 

ngoặt về tư duy phát triển xã hội của các 

nhà lãnh đạo Trung Quốc là khi chuyển 

biến tư tưởng từ xã hội “lấy đấu tranh 
giai cấp là chính” sang xây dựng “xã hội 

hài hòa XHCN”, lần đầu tiên đưa ra 

khái niệm xã hội hài hòa XHCN và lần 
đầu tiên bàn về xây dựng xã hội trong 

văn kiện của Hội nghị TƯ 6 khóa XVI 

(2006). Đến Đại hội XVII, ĐCS Trung 

Quốc chính thức đưa nội dung xây dựng 
xã hội hài hòa vào Báo cáo chính trị và 

nhận định đây là một bộ phận hợp thành 

của cục diện tổng thể xây dựng CNXH 

đặc sắc Trung Quốc gồm 4 trụ cột là xây 
dựng kinh tế, chính trị, văn hóa và 

xã hội.  

Trên tinh thần của Hội nghị Trung ương 

6 khóa XVI về một xã hội phát triển hài 

hòa XHCN, Đại hội XVII ĐCS Trung Quốc 

đưa ra nhiều sách lược quan trọng liên 

T 
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quan đến phát triển xã hội. Báo cáo 

Chính trị do Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào 

trình bày được đánh giá với nhiều điểm 

mới về khái niệm, về cách tiếp cận và lý 

luận, trong đó đáng chú ý là khái niệm 

xây dựng xã hội và dân sinh. Tiếp nối 

nhiệm vụ mục tiêu xây dựng xã hội hài 

hòa XHCN đã đề ra trong Hội nghị TƯ 6 

khóa XVI, Đại hội XVII đã đưa vấn đề 

xây dựng xã hội gắn với vấn đề dân sinh 

với tiêu đề “xây dựng xã hội với cải thiện 

dân sinh làm trọng điểm”. Theo đó, ưu 

tiên cho phát triển giáo dục, xây dựng 

cường quốc về nguồn nhân lực; thực hiện 

chiến lược phát triển mở rộng việc làm, 

lấy lập nghiệp lôi kéo việc làm, xây dựng 

hệ thống an sinh xã hội mở rộng tới mọi 

người dân thành thị- nông thôn, xây 

dựng chế độ y tế chữa bệnh cơ bản. Báo 

cáo lần đầu đưa ra quan điểm mới về cải 

cách chế độ phân phối thu nhập, đó là 

“nâng cao thu nhập thấp, mở rộng diện 

thu nhập trung bình, điều tiết thu nhập 

quá cao”, cho rằng “sáng tạo điều kiện để 

cho càng nhiều quần chúng có thu nhập 

mang tính tài sản” nhằm làm cho tài sản 

của người dân có thể bảo tồn giá trị và 

tăng giá trị, để người dân ngày càng có 

nhiều hơn tài sản và cùng giàu có.  

Xây dựng xã hội với trọng tâm là công 

tác dân sinh là vấn đề lần đầu tiên được 

đề cập trong văn kiện ĐCS Trung Quốc, 

là nội dung quan trọng bổ sung vào nội 

hàm xây dựng xã hội khá giả toàn diện, 

cũng là một trong những biện pháp cụ 

thể của nội dung xây dựng xã hội hài 

hòa XHCN. Điểm nổi bật của công tác 

xây dựng xã hội được thể hiện ở tính 

công bằng và bình đẳng, công bằng về 

quyền lợi hưởng ưu đãi giáo dục, việc 

làm, an sinh xã hội giữa thành thị và 

nông thôn, đặc biệt quan tâm đến tầng 

lớp yếu thế trong xã hội. Về lĩnh vực 

phát triển hệ thống an sinh xã hội, 

Trung Quốc đưa ra phương châm “ba cơ 

sở, ba trọng điểm và hai bổ sung”, đó là 

“lấy bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã hội, 

phúc lợi xã hội làm cơ sở, bảo hiểm hưu 

trí cơ bản, chế độ y tế cơ bản, chế độ bảo 

đảm mức sống tối thiểu làm trọng điểm, 

lấy sự nghiệp từ thiện, bảo hiểm thương 

nghiệp làm bổ sung, nhanh chóng hoàn 

thiện hệ thống an sinh xã hội”(1). 

Báo cáo chính trị lần này đã đưa 

Quan điểm phát triển khoa học của Tổng 

Bí thư Hồ Cẩm Đào vào văn kiện chính 

thức của Đảng, trở thành bộ phận hợp 

thành của hệ thống lý luận về CNXH 

đặc sắc Trung Quốc. Nội hàm chính của 

quan điểm này với ý nghĩa quan trọng là 

“phát triển”, hạt nhân là “lấy con người 

làm gốc”, yêu cầu cơ bản là toàn diện, 

nhịp nhàng, bền vững, phương thức cơ 

bản là tính toán tổng thể. Là hạt nhân 

của quan điểm phát triển khoa học, lấy 

con người làm gốc đã trả lời cho câu hỏi 

phát triển vì ai và dựa vào ai để phát 

triển, chỉ rõ xu hướng giá trị và lực 

lượng chủ thể của phát triển. Hồ Cẩm 

Đào chỉ ra: “Toàn tâm toàn ý phục vụ 
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nhân dân là tôn chỉ căn bản của Đảng, 

mọi sự phấn đấu và công tác của Đảng 

đều là nhằm đem lại hạnh phúc cho 

nhân dân…”(2). Báo cáo chính trị Đại hội 

XVII cho thấy ĐCS Trung Quốc đang 

không ngừng bổ sung về mặt lý luận 

nhằm giải quyết những vấn đề đang còn 

tồn tại trong xã hội trong suốt quá trình 

cải cách mở cửa, hướng tới thực hiện 

phát triển hài hòa và bền vững, từng 

bước củng cố hoàn thiện mô hình CNXH 

đặc sắc Trung Quốc.  

Trong 10 bài học kinh nghiệm- 10 “kết 

hợp” được đúc rút từ công cuộc cải cách 

mở cửa 30 năm ở Trung Quốc vừa qua, 

lãnh đạo Trung Quốc hết sức coi trọng 

sự kết hợp giữa thúc đẩy cải cách và duy 

trì ổn định xã hội. Trong đó nhấn mạnh 

phải kiên trì thống nhất mức độ cải cách, 

tốc độ phát triển và mức độ chịu đựng 

của xã hội, đảm bảo xã hội đoàn kết, ổn 

định và hài hòa. Đó thực chất là xử lý 

mối quan hệ giữa ổn định, cải cách và 

phát triển. Báo cáo Đại hội XVII đặt vấn 

đề “thúc đẩy cải cách phát triển” trước 

việc “duy trì ổn định xã hội”, nhằm đưa 

vấn đề xử lý hài hòa mối quan hệ giữa 

mức độ cải cách, tốc độ phát triển với 

khả năng chịu đựng của xã hội. Sự kết 

hợp như vậy sẽ làm cho một quốc gia 

đang trong quá trình chuyển đổi như 

Trung Quốc tránh được tình trạng suy 

thoái về mặt kinh tế và mất ổn định về 

mặt xã hội, làm cho thành quả cải cách 

được phân phối công bằng cho các thành 

phần trong xã hội(3). 

2. Phân phối công bằng, mở rộng giai 
tầng trung lưu 

Để giải quyết vấn đề xã hội ngày càng 

bức xúc trong dân chúng là chênh lệch 

giàu nghèo quá lớn, ảnh hưởng tới phát 

triển kinh tế xã hội, ĐCS Trung Quốc 

đã đưa ra nhận thức mới liên quan tới 

phân phối thu nhập. Không phải đến 

Đại hội XVII, những vấn đề này mới 

được đề cập tới. Ngay từ Hội nghị TƯ 4 

khóa XVI (2004), Trung Quốc không còn 

chú trọng tới “ưu tiên hiệu quả” là tiêu 

điểm của Đại hội XVI (2002), mà nhấn 

mạnh “chú trọng công bằng, hướng tới 

mục tiêu cùng giàu có”. Đến Đại hội 

XVII, ĐCS Trung Quốc tiếp tục nhấn 

mạnh tới việc đồng thời thực hiện hiệu 

quả và công bằng, đặc biệt chú trọng tới 

việc nâng cao thu nhập cho người thu 

nhập thấp, nghèo khổ, hoàn toàn không 

đề cập tới “ưu tiên hiệu quả, tính tới công 

bằng” nữa. 

Đại hội XVI cũng bắt đầu quan tâm 

tới việc phát triển tầng lớp trung lưu, đó 

là những người có thu nhập trung bình 

trong xã hội. Báo cáo Đại hội XVII tiếp 

tục quán triệt“cơ bản hình thành cục 

diện phân phối thu nhập hợp lý, những 

người có thu nhập trung bình chiếm đại 

đa số, hiện tượng nghèo khó tuyệt đối 

được xóa bỏ”(4). Tuy các văn kiện không 

đề cập trực tiếp tới tầng lớp trung lưu 

nhưng qua cách biểu đạt trên có thể 

thấy mục tiêu trước mắt và lâu dài của 

Trung Quốc là phát triển tầng lớp người 
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thu nhập trung bình, để họ trở thành lực 

lượng lớn mạnh nhất trong xã hội, để 

xã hội phát triển theo mô hình lý tưởng 

là hình quả trám tỉ lệ người trung lưu là 

lớn nhất, tỉ lệ người giàu và người nghèo 

là nhỏ nhất. Đó là nền tảng cho phát 

triển kinh tế, vững mạnh chính trị và ổn 

định xã hội mà Trung Quốc đang hướng 

tới. 

3. Xây dựng xã hội nông thôn mới 
tiến bộ toàn diện 

Bàn về khía cạnh xã hội nông thôn, 

Hội nghị TƯ 3 khóa XVII ĐCS Trung 

Quốc (tháng 10-2008) đã thông qua 

“Nghị quyết về các vấn đề thúc đẩy cải 

cách phát triển nông thôn”. Bên cạnh 

những vấn đề cần giải quyết nhằm thúc 

đẩy phát triển xây dựng nông thôn mới 

XHCN, Nghị quyết nhấn mạnh tới 

nhiệm vụ nhanh chóng phát triển sự 

nghiệp công cộng ở nông thôn, thúc đẩy 

tiến bộ toàn diện xã hội nông thôn. Để 

xây dựng nông thôn mới XHCN, hình 

thành nên cục diện mới nhất thể hóa 

phát triển kinh tế xã hội thành phố và 

nông thôn, phải mở rộng tài chính công 

tới nông thôn, phát triển sự nghiệp công 

cộng ở nông thôn, để cho đông đảo nông 

dân được học hành, được lao động, được 

khám chữa bệnh, được chăm sóc lúc về 

già, được có nhà ở.  

Để thực hiện được những mục tiêu 

đặt ra, Nghị quyết đưa ra 8 giải pháp, đó 

là phát triển phồn vinh văn hóa nông 

thôn; làm tốt công tác sự nghiệp giáo dục 

nông thôn; thúc đẩy phát triển sự nghiệp 

y tế khám chữa bệnh nông thôn; kiện 

toàn hệ thống an sinh xã hội nông thôn; 

tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng và 

bảo vệ môi trường nông thôn; thúc đẩy 

phát triển công tác giúp đỡ hộ khó khăn 

ở nông thôn; tăng cường xây dựng năng 

lực phòng chống thiên tai ở nông thôn; 

tăng cường công tác quản lý ở nông thôn. 

Bắt đầu từ năm 2007, Trung Quốc 

tiến hành triển khai các chính sách thúc 

đẩy phát triển nông thôn bao gồm: áp 

dụng chính sách miễn phí giáo dục nghĩa 

vụ ở nông thôn cả nước, thúc đẩy toàn 

diện y tế hợp tác nông thôn kiểu mới, 

thúc đẩy toàn diện bảo đảm mức sống tối 

thiểu ở nông thôn; tìm tòi xây dựng chế 

độ bảo hiểm hưu trí nông thôn kiểu mới; 

bắt đầu tiến hành miễn phí cho các học 

sinh có hoàn cảnh khó khăn ở nông thôn 

và các học sinh học các chuyên ngành 

liên quan đến nông nghiệp trong các 

trường dạy nghề trung cấp. 

4. Phát triển kinh tế- xã hội vừa tốt 
vừa nhanh 

Trong các bản Báo cáo công tác Chính 

phủ của Trung Quốc từ sau Đại hội XVII 

đến nay, vấn đề xây dựng và phát triển 

xã hội luôn được đặt ở vị trí trọng tâm 

của nội dung công tác. Báo cáo công tác 

của Chính phủ Trung Quốc từ năm 2008, 

2009, 2010, 2011 luôn nhấn mạnh, 

Trung Quốc quyết tâm cải thiện đời sống 

dân sinh và thúc đẩy xã hội hài hòa ổn 

định, gia tăng tiến trình xây dựng xã hội 
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khá giả toàn diện, nỗ lực thực hiện mục 

tiêu phát triển kinh tế- xã hội vừa tốt 

vừa nhanh. Đây có lẽ là những điểm nổi 

bật trong đường lối xây dựng đất nước 

Trung Hoa trong 10 năm đầu của thế kỷ 

XXI với việc tiến hành đồng thời hai 

nhiệm vụ phát triển kinh tế và phát 

triển xã hội. Những nhiệm vụ chủ yếu 

đặt ra trong những năm vừa qua luôn 

xoay quanh những vấn đề có quan hệ 

mật thiết tới đời sống nhân dân, là điều 

kiện tiên quyết để thúc đẩy ổn định 

xã hội và phát triển kinh tế. Đó là: Kiểm 

soát giá cả tiêu dùng, mở rộng việc làm, 

điều chỉnh hợp lý quan hệ phân phối thu 

nhập, kiện toàn hệ thống an sinh xã hội 

ở thành phố và nông thôn, cải cách phát 

triển sự nghiệp y tế khám chữa bệnh, 

làm tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia 

đình, tăng cường và sáng tạo công tác 

quản lý xã hội(5). 

5. Cải thiện dân sinh là xuất phát điểm 
và đích đến cơ bản để thúc đẩy chuyển đổi 
phương thức phát triển kinh tế 

Quy hoạch 5 năm lần thứ XII (2011- 

2015) được coi là bản quy hoạch có tầm 

vóc chiến lược đối với sự nghiệp phát 

triển xã hội ở Trung Quốc cũng như sức 

mạnh tổng thể quốc gia. Xuất phát từ 

đánh giá tình hình thực tế, triển vọng 

tình hình trong nước và quốc tế trong 

những năm tới đây, lãnh đạo Trung 

Quốc cho rằng nước này vẫn nằm trong 

“thời kỳ cơ hội chiến lược”. Quy hoạch 

lần này chính là “thời kỳ then chốt” của 

công cuộc xây dựng toàn diện xã hội khá 

giả, là thời kỳ quan trọng nhất đưa cải 

cách mở cửa vào chiều sâu. Trong 5 năm 

tới, Trung Quốc tiếp tục quán triệt Quan 

điểm phát triển khoa học làm tư tưởng 

chỉ đạo, tập trung nỗ lực vào chuyển đổi 

phương thức phát triển kinh tế, đưa cải 

cách mở cửa vào chiều sâu, bảo đảm và 

cải thiện dân sinh, củng cố và phát triển 

những thành quả đã đạt được trong việc 

ứng phó với tác động của khủng hoảng 

tài chính toàn cầu, thúc đẩy kinh tế phát 

triển lâu dài ổn định và tương đối nhanh, 

tạo cơ sở có ý nghĩa quyết định cho công 

cuộc xây dựng toàn diện xã hội khá giả 

dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020.  

Khác với các bản Quy hoạch trước đây, 

trong 16 phần của Quy hoạch 5 năm lần 

thứ XII đã dành tới 2 phần (phần thứ 8 

và thứ 9) để nói về vấn đề dân sinh và 

quản lý phát triển xã hội cho thấy tầm 

quan trọng của vấn đề dân sinh trong 

nhiệm vụ chiến lược phát triển tổng thế 

quốc gia của Trung Quốc. Trong đó, 

nhấn mạnh kiên trì chế độ bảo đảm và 

cải thiện dân sinh như ưu tiên dân sinh, 

giải quyết việc làm, phân phối thu nhập, 

an sinh xã hội, y tế khám chữa bệnh, 

nhà ở…, thúc đẩy bình quân hoá dịch vụ 

công cơ bản, tăng cường mức độ điều tiết 

phân phối thu nhập, kiên định không 

thay đổi đi con đường cùng giàu có, giúp 

cho toàn thể nhân dân đều được chung 

hưởng thành quả của phát triển. Để các 

hoạt động xã hội vận hành uyển chuyển 
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và lành mạnh cần một cơ chế quản lý 

xã hội linh hoạt và sáng tạo. Trong bối 

cảnh mới của những biến đổi sâu sắc về 

thể chế kinh tế, kết cấu xã hội, kết cấu 

lợi ích, quan niệm tư tưởng, thì cần có 

một cơ chế quản lý xã hội, tăng cường xây 

dựng năng lực quản lý xã hội, kiện toàn hệ 

thống quản lý xã hội XHCN đặc sắc Trung 

Quốc, đảm bảo xã hội vừa tràn đầy sức sống 

vừa ổn định hài hoà(6). Phương hướng và chỉ 

tiêu cụ thể đặt ra trong lĩnh vực xã hội của 

Quy hoạch 5 năm lần thứ XII là:  

- Cải thiện toàn diện đời sống nhân dân. 

Trong 5 năm tới tạo ra 45 triệu vị trí việc 

làm; thu nhập thực tế bình quân đầu người 

của người dân thành phố và nông dân tăng 

bình quân năm trên 7%; thực hiện chế độ 

bảo hiểm cơ bản về hưu trí, y tế ở thành phố 

và nông thôn trên phạm vi cả nước, nâng 

tuổi thọ bình quân thêm 1 tuổi đạt 75,4 tuổi; 

giảm triệt để số người nghèo. 

- Tập trung nỗ lực phát triển các sự 

nghiệp xã hội, ưu tiên phát triển giáo dục, 

“tự chủ sáng tạo” (dành 2,2% GDP cho 

nghiên cứu và thực nghiệm); thúc đẩy phát 

triển các lĩnh vực văn hóa, y tế, thể dục thể 

thao… làm cho xã hội vừa tràn đầy sức sống 

vừa hài hòa ổn định. 

II. THỰC TIỄN CÔNG TÁC PHÁT 
TRIỂN XÃ HỘI TỪ ĐẠI HỘI XVII ĐCS 
TRUNG QUỐC ĐẾN NAY 

Kể từ Đại hội XVII đến nay, xã hội 

Trung Quốc có nhiều thay đổi tích cực, 

đời sống người dân ngày càng sung túc, 

giàu có. Thu nhập của người dân Trung 

Quốc hiện nay đã tăng gấp nhiều lần so 

với trước đây, là cơ sở để đẩy mạnh tiêu 

dùng.Thu nhập của người dân Trung 

Quốc được nâng cao từ sau cải cách mở 

cửa, đặc biệt tăng nhanh trong 10 năm 

đầu thế kỷ XXI. Biểu đồ 1 và 2 cho thấy 

nếu năm 2006, GDP bình quân đầu người 

thực tế ở thành phố thị trấn là 11.759 

NDT thì đến năm 2011 tăng lên 21.810 

NDT, tăng gần gấp 2 lần năm 2006. Thu 

nhập thuần của người dân nông thôn 

tăng từ  3587 NDT năm 2006 lên 6977(7) 

NDT(8), năm 2011 tăng hơn 2 lần. Thu 

nhập của người dân không ngừng tăng, 

đồng thời nguồn thu cũng đa dạng hơn, 

kết cấu thu nhập cũng thay đổi. Được coi 

là nguồn thu chính, năm 2008, thu nhập 

từ lương chiếm 66,2% trong toàn bộ thu 

nhập của người dân thành phố thị trấn, 

giảm 5% so với năm 2000. Trong khi đó 

thu nhập của người dân vẫn tăng đều 

theo từng năm, chứng tỏ họ không chỉ có 

một nguồn thu chính và duy nhất là 

lương như trước, mặc dù trong thời kỳ 

“Quy hoạch 5 năm lần thứ 11 (2006- 

2010)”, lương cơ bản đã tăng 10%/năm. 

Theo thống kê, nguồn thu từ kinh doanh, 

nguồn thu mang tính tài sản bắt đầu 

tăng, trở thành nguồn thu chủ yếu góp 

phần tăng thu nhập của người dân ở 

thành phố thị trấn. ở nông thôn, ngoài 

nguồn thu từ kinh doanh hộ gia đình còn 

có nguồn thu từ lương, trở thành thu 

nhập chính của nông dân(9).  
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Hệ thống an sinh xã hội ở Trung Quốc 

đã có sáng tạo về mặt chế độ, đã thực 

hiện “xã hội hoá”, hay nói cách khác 

đã chuyển đổi từ “doanh nghiệp tự bảo 

đảm” trước đây sang “xã hội bảo đảm”. 

Hệ thống an sinh xã hội đã từng bước 

chuyển biến phương châm phát triển từ 

“chủ nghĩa bình quân” truyền thống 

sang “ưu tiên hiệu quả, tính tới công 

bằng”, đến nay là “chú trọng công bằng“. 

Bằng sáng tạo chế độ, bảo hiểm hưu trí 

cơ bản và bảo hiểm y tế cơ bản đã xác 
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lập được mô hình quỹ bảo hiểm “kết hợp 

giữa tính toán tổng thể xã hội và tài 

khoản cá nhân”. Đây được coi là thử 

nghiệm mới trong lịch sử phát triển của 

chế độ an sinh xã hội trên thế giới, thể 

hiện nét “đặc sắc Trung Quốc”. 

Đáng chú ý là  “Quy hoạch 5 năm lần 

thứ 11” đã bước đầu đưa lao động nông 

thôn ra thành phố làm thuê vào bảo 

hiểm xã hội, tuy mức độ bảo đảm và diện 

bảo đảm chưa cao, nhưng đã xây dựng 

được một cơ chế linh động của bảo hiểm 

xã hội có lợi cho việc giải quyết những 

vấn đề nghiêm trọng của nông dân làm 

công. Tháng 10-2010, “Luật bảo hiểm 

xã hội” chính thức ra đời, trở thành bộ 

luật đầu tiên của chế độ an sinh xã hội 

do cơ quan luật pháp tối cao của Trung 

Quốc ban hành. Từ đây người tham gia 

bảo hiểm đã có cơ sở luật pháp để chấp 

hành nghĩa vụ và tự bảo vệ quyền lợi 

của mình theo đúng luật.  

Sự nghiệp y tế khám chữa bệnh 

không ngừng phát triển. Nếu năm 2006, 

tổng số các cơ sở khám bệnh trên toàn  

quốc là 300.000 thì đến năm 2011, con số 

này tăng hơn gấp 3 lần, đạt 953.432, số 

nhân viên ngành y tế tăng từ 4,49 triệu 

lên 6,2 triệu người(10). Tuổi thọ của người 

dân Trung Quốc được nâng cao đáng kể, 

trung bình từ 35 tuổi thời kỳ thành lập 

nước nay tăng lên 73 tuổi, vượt xa mức 

trung bình trên thế giới(11). 

Nhằm giải quyết vấn đề y tế bức xúc 

là “khám bệnh khó, khám bệnh đắt”, 

cung cấp cho quần chúng nhân dân dịch 

vụ y tế an toàn, có hiệu quả, thuận tiện, 

giá rẻ, Chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh 

cải cách, phát triển hệ thống bảo hiểm y 

tế ở cả thành thị lẫn nông thôn. Tăng 

đầu tư tài chính với trọng điểm là nông 

thôn, cố gắng làm cho mọi người dân đều 

được hưởng dịch vụ y tế cơ bản. Năm 

2009, Trung Quốc chính thức khởi động 

cải cách thể chế y tế khám chữa bệnh 

vòng mới. Đây được coi là một trong 

những sự kiện quan trọng nhất trong 

công tác phát triển kinh tế xã hội ở nước 

này. Mục tiêu chính là “xây dựng hệ 

thống bảo đảm y tế cơ bản tới mọi người 

dân thành phố và nông thôn”. Đến giữa 

tháng 11-2009 có khoảng 20 tỉnh lần 

lượt công bố phương án thực thi cải cách 

thể chế y tế mới của mình.  

Sự nghiệp giáo dục của Trung Quốc 

ngày càng phát triển mạnh mẽ. Theo 

“Báo cáo thống kê phát triển sự nghiệp 

giáo dục toàn quốc năm 2008”, đến cuối 

năm 2008, Trung Quốc đã thực hiện 

nghiệm thu công trình “hai cơ bản” (cơ 

bản phổ cập giáo dục nghĩa vụ 9 năm; cơ 

bản xoá mù chữ đối với thanh niên) với 

tổng số 3038 huyện (thành, khu vực), 

chiếm 99,1% tổng số huyện của cả nước, 

tỉ lệ mở rộng của “hai cơ bản” đạt 99,3% 

trong tổng số dân(12). Nửa cuối 2008, 

Trung Quốc bắt đầu miễn học phí giáo 

dục nghĩa vụ ở thành phố, thực hiện 

miễn phí giáo dục nghĩa vụ trong phạm 

vi cả nước. Điều  này  có ý  nghĩa rất 



 

  Nghiên cứu Trung Quốc số 7(131) – 2012 42

quan trọng, sau 22 năm Trung Quốc 

thiết lập chế độ giáo dục nghĩa vụ, lần 

đầu tiên thực hiện miễn phí giáo dục 

nghĩa vụ trong phạm vi cả nước(13). Năm 

2010 là năm ghi dấu ấn quan trọng cho 

sự nghiệp phát triển giáo dục ở Trung 

Quốc. Tháng 6-2010, Trung ương Đảng, 

Quốc vụ viện đã thông qua “Cương yếu 

quy hoạch trung và dài hạn phát triển 

nhân tài  quốc gia”, xác định phương 

châm chỉ đạo cho công tác phát triển 

nhân tài trong tương lai của nước này, 

đó là “phục vụ phát triển, ưu tiên nhân 

tài, lấy sử dụng làm cơ bản, sáng tạo cơ 

chế, chỉ đạo từ trên, triển khai tổng thể”. 

Tháng 7-2010, Trung Quốc thông qua 

“Cương yếu quy hoạch trung  và dài hạn 

cải cách và phát triển giáo dục quốc gia 

(2010- 2020)” tại Hội nghị công tác giáo 

dục toàn quốc. Tương lai 10 năm tới, 

nhiệm vụ đặt ra cho ngành giáo dục 

Trung Quốc là phải thúc đẩy phát triển 

khoa học sự nghiệp giáo dục, nhanh 

chóng chuyển mục tiêu từ nước lớn về 

giáo dục sang cường quốc giáo dục, từ 

nước lớn về nguồn nhân lực sang cường 

quốc nguồn nhân lực, đây là một dấu 

mốc quan trọng của phát triển giáo dục ở 

Trung Quốc(14). 

Sau khi “Cương yếu quy hoạch trung 

và dài hạn phát triển khoa học kỹ thuật 

quốc gia” được thông qua và đi vào thực 

hiện, ngân sách Trung ương đã mạnh 

tay đầu tư vào lĩnh vực này với con số ấn 

tượng 619,7 tỷ NDT, tăng bình quân 

năm là 22,7% và thu được nhiều thành 

quả tương ứng(15). Với mức đầu tư lớn 

như vậy, nhiệm vụ “hai cơ bản” được 

triển khai rất hiệu quả. Cuối năm 2009, 

tỉ lệ phổ cập giáo dục nghĩa vụ 9 năm 

đạt 99,7%. Thời kỳ thành lập nước, 

Trung Quốc có tới 80% số người mù chữ 

trên tổng số 550 triệu dân, tỉ lệ mù chữ ở 

dân tộc thiểu số lên tới 95%, thì đến năm 

2009, tỉ lệ nhập học tiểu học trên toàn 

quốc đã đạt trên 99%, cấp hai là 99%, tỉ 

lệ mù chữ đã giảm xuống đáng kể còn 

3,58%(16), số người có trình độ trên đại 

học trên tổng dân số là 70 triệu người, 

đứng thứ hai trên thế giới(17).  

Bảng 3 cho thấy sự thay đổi khá rõ 

nét về số lượng tuyển sinh trong các cấp 

học từ năm 2006 đến năm 2011. Năm 

2011, số lượng tuyển sinh giáo dục đại 

học, cao đẳng phổ thông chính quy là 

6,815 triệu học sinh, tuyển sinh giáo dục 

trung học dạy nghề các loại là 8,089 

triệu học sinh, tăng lần lượt là 1,415 

triệu và 679 nghìn so với năm 2006; 

tuyển sinh phổ thông trung học trên 

toàn quốc là 8,508 triệu học sinh, giảm 

19 nghìn so với năm 2006(18). Như vậy là 

khoảng cách số lượng tuyển sinh trong 

các cấp học từ trung học phổ thông cho 

tới trung học dạy nghề và đại học đã có 

chiều hướng thu hẹp, xu hướng học đại 

học gia tăng, thể hiện rõ quyết tâm xây 

dựng cường quốc nhân tài mà Chính phủ 

Trung Quốc đã đặt ra. 
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Giải quyết việc làm là vấn đề rất khó 

ở một quốc gia đông dân nhất thế giới, 

đòi hỏi Trung Quốc phải hết sức nỗ lực, 

làm tốt việc đại sự liên quan đến gốc rễ 

của vấn đề dân sinh. Trước tình trạng 

khó khăn nhiều doanh nghiệp đóng cửa 

do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính 

tiền tệ, Chính phủ Trung Quốc tìm mọi 

cách thúc đẩy việc làm, phát huy vai trò 

thu hút việc làm trong các ngành dịch 

vụ, ngành sản xuất tập trung nhiều sức 

lao động, doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh 

tế phi công hữu. Hiện nay, Trung Quốc 

đã xây dựng được một mạng lưới các 

trung tâm dịch vụ thông tin thị trường 

lao động phủ khắp 109 thành phố, 

chuyên cung cấp thông tin công khai 

rộng rãi về tình hình cung cầu việc làm 

của thị trường lao động khiến số lượng 

việc làm tăng đáng kể. Nếu năm 2000, số 

việc làm tăng mới chỉ ở mức 3,61 triệu thì 

đến hết năm 2010, con số này là 11,68 

triệu, tăng gần gấp 3 lần năm 2006, đến 

nay tổng số việc làm trong cả nước là 

764,2 triệu người(19). Năm 2010, tỉ lệ 

đăng ký thất nghiệp ở thành phố thị 

trấn là 4,1%, giảm 0,2% so với năm trước, 

năm 2011 tiếp tục giữ mức tỉ lệ 4,1%, là 

tín hiệu đáng mừng. Tổng số nông dân 

làm thuê năm 2011 đạt 252,78 triệu 

người, tăng 4,4%, trong đó nông dân ra 

ngoài làm thuê là 158,63 triệu người, 

tăng 3,4%, nông dân làm thuê tại chỗ là 

94,15 triệu người, tăng 5,9%(20).  

Tuy nhiên, bên cạnh những thành 

tựu đạt được nhờ vào đường lối cải cách 

phát triển xã hội tiến bộ từ Đại hội XVII 

ĐCS Trung Quốc, nước này cũng đang 

phải đối mặt với nhiều vấn đề còn tồn tại 

và thách thức mới. Trong những năm 

gần đây, dân chúng Trung Quốc đang 

gặp phải nhiều vấn đề từ cải cách phát 
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triển. Theo GS. Trịnh Vĩnh Niên, Giám 

đốc Trung tâm Đông á, Đại học Quốc gia 

Singgapo, người có bài viết bàn về “Thời 

kỳ của cơ hội chiến lược cho cải cách 

Trung Quốc trong 10 năm tới” trên tờ 

Liên hợp Buổi sáng của Singgapo, vấn 

đề dân sinh dường như ngày càng xa 

cách với phát triển kinh tế, nghĩa là 

kinh tế phát triển càng nhanh, vấn đề 

dân sinh càng nghiêm trọng, mà nếu 

Trung Quốc không giải quyết tốt vấn đề 

dân sinh thì sẽ phải đối mặt với vấn đề 

ổn định xã hội, thậm chí là ổn định 

chính trị. Mặc dù nền kinh tế Trung 

Quốc đang đứng ở vị trí thứ hai thế giới, 

nhưng thực chất đa số dân chúng không 

được hưởng lợi từ phát triển kinh tế. 

Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương 

Trung Quốc, trong hơn 1,3 tỷ dân thì có 

60 triệu người thuộc tầng lớp thượng lưu, 

chiếm 5% dân số. Dưới đó là 440 triệu 

người có thu nhập hàng năm là 1000- 

2000 USD, nghĩa là kiếm 3-6 USD/ngày. 

Khốn khổ hơn nữa là 600 triệu dân còn 

lại chỉ kiếm được 3 USD/ngày, trong đó 

hơn 300 triệu dân không kiếm nổi 2 

USD/ngày(21). Điều đó cho thấy, nền kinh 

tế lớn thứ hai thế giới này chỉ là bong 

bóng mà thôi, còn hơn 1 tỷ dân, khoảng 

hơn 80% dân số Trung Quốc đang sống 

cuộc sống nghèo khổ không kém gì các 

nước châu Phi.  

Ngoài ra, xã hội Trung Quốc còn 

chồng chất nhiều vấn đề bức xúc trong 
dân chúng, làm dấy lên những cuộc biểu 

tình, bạo loạn phản đối chính sách của 

Chính phủ, đồng thời đòi quyền lợi bình 
đẳng. Đó là những vấn đề tham nhũng 

của quan chức lan tràn, hủ bại xã hội, 

vật giá leo thang, bất công xã hội, tài 
nguyên cạn kiệt, lạm phát tăng khó kiểm 

soát, giá nhà đất và điều kiện nhà ở, 

ruộng đất và lợi ích nông dân bị chiếm 

đoạt, sự bất mãn ở nông thôn gia tăng, sự 
thiếu vắng của một mạng lưới an sinh 

xã hội hoàn thiện và các vụ tai nạn lao 

động thường xuyên xảy ra. Tất cả các vấn 

đề xã hội đó là thách thức lớn cho nhiệm 
kỳ tới đây của người đứng đầu ĐCS Trung 

Quốc dự kiến là Tập Cận Bình. 

Tuy nhiên, phải thừa nhận Trung 

Quốc đã đạt được nhiều thành quả trên 

lĩnh vực xã hội, đời sống nhân dân được 

nâng cao, GDP bình quân đầu người 

trên 4000 USD, đang tiếp cận các nước 

có thu nhập trung bình; an sinh xã hội 

cơ bản phủ khắp thành phố nông thôn; 

giáo dục trong thời kỳ được ưu tiên hơn 

bao giờ hết…. Những thành quả đó 

đã khẳng định đường lối phát triển đúng 

đắn của ĐCS Trung Quốc, thể hiện sự kế 

thừa và sáng tạo trong tư duy phát triển 

xã hội nói riêng và đường lối xây dựng 

kinh tế xã hội nói chung. Thành công 

của Trung Quốc là nhờ có một hệ thống 

lý luận quan trọng soi đường thực tiễn, 

trong đó “Quan điểm phát triển khoa 

học” là tư duy sáng tạo mới nhất kể từ 

Đại hội XVII. Trung Quốc đạt nhiều 

thành tựu trong việc giải quyết các vấn 

đề dân sinh nhưng chính dân sinh hiện 

nay lại là vấn đề nóng mà Trung Quốc 
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cần tiếp tục giải quyết tốt. Vì đó là khâu 

then chốt để giảm căng thẳng xã hội, là 

điều kiện tiên quyết để xây dựng xã hội 

khá giả toàn diện. Giới quan sát quốc tế 

và Trung Quốc vẫn đang kiên trì chờ đợi 

một sự chuyển biến trong chính sách của 

thế hệ lãnh đạo mới mà đứng đầu là Tập 

Cận Bình- một thế hệ lãnh đạo hứa hẹn,  

kỳ vọng  họ sẽ có nhiều sáng tạo và đổi 

mới về đường lối lãnh đạo, vừa tiếp tục 

thúc đẩy cải cách, hoàn thành mục tiêu 

xây dựng toàn diện xã hội khá giả, vừa thể 

hiện cho thế giới và khu vực thấy Trung 

Quốc là một nước lớn có trách nhiệm.  
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